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báo cáo
tình hình phát triển công nghiệp giai đoạn 1996-2000 và phương hướng phát triển giai đoạn 2001-2005 của ngành công nghiệp đồng nai

Mở đầu

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 3071/UBT ngày 24 tháng 07 năm 2001, về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2002 và bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2005.

Sở Công nghiệp Đồng Nai đánh giá kết quả phát triển công nghiệp giai đoạn 1996-2000 và bổ sung hoàn chỉnh phương hướng phát triển công nghiệp giai đoạn 2001-2005, bao gồm các nội dung:

1) Phần I: Tình hình phát triển công nghiệp giai đoạn 1996-2000.

2) Phần II: Phương hướng phát triển công nghiệp giai đoạn 2001-2005.

3) Phần III: Một số giải pháp phát triển công nghiệp giai đoạn 2001-2005.

phần i

Tình hình phát triển công nghiệp giai đoạn 1996-2000

I. kết quả phát triển công nghiệp giai đoạn 1996-2000

Quán triệt Nghị quyết Đại hội VI Tỉnh Đảng bộ Đồng Nai về phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ 1996-2000, thực hiện 12 chương trình kinh tế, nhằm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Trong 5 năm qua bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng và giải pháp về phát triển công nghiệp, vận dụng các chính sách và biện pháp tổng hợp, Ngành công nghiệp Đồng Nai đã phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Cụ thể: 

- Mở cửa và tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các Khu công nghiệp với các điều kiện phát triển thuận lợi, phát triển mạnh các cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật ngoài khu công nghiệp như điện, nước, giao thông, thông tin.

- Kết hợp phát triển công nghiệp tại các nguồn nguyên liệu nông sản gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ cho thanh niên để tiếp thu các nghề mới, công nghệ mới.

- Cải tiến thủ tục hành chính nhằm tập trung vào một đầu mối trong việc giải quyết các thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. 

- Chú trọng đầu tư vào các doanh nghiệp trọng điểm, các ngành kinh tế mũi nhọn, Đổi mới công nghệ sản xuất của nhiều ngành sản xuất như: cơ khí, chế biến nông sản, thực phẩm, điện tử, phân bón, dệt may, giầy da. 

Với mục tiêu thực hiện một bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo Nghị quyết 07/TW đến năm 2000 phải thúc đẩy toàn diện nền kinh tế, tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả, cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân. Trong đó công nghiệp giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2000 theo Nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ VI. Trong 5 năm 1996-2000, công nghiệp Đồng Nai đã tăng trưởng với tốc độ cao so với cả nước, kết quả thực hiện giá trị sản xuất CN giai đoạn 1996-2000 cụ thể như sau:

TỔNG HỢP TĂNG TRƯỞNG CN ĐỒNG NAI THỜI KỲ 1996 - 2000
Đơn vị tính: Tỷ đồng.

	CHÈ TIÃU
	ÂVT
	THÆÛC HIÃÛN
	T.ÂÄÜ PTBQ(%)

	
	
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	96-2000

	GT.SXCN(Giaï CÂ4)
	Tyí.â
	7.139,54
	9.523,93
	11.567
	13.394,3
	15.363
	17.978
	20,3

	CNQD Trung æång
	Tyí.â
	3.204,58
	3.691,63
	3.941
	4.236,00
	4.505,7
	4.146,2
	5,29

	CNQD Âëa phæång
	Tyí.â
	569,12
	649,93
	736
	776,00
	889,2
	1.059,2
	13,23

	CN Ngoaìi quäúc doanh
	Tyí.â
	563,23
	634,81
	716
	769,90
	905,3
	1.795,1
	26,09

	CN Âáöu tæ næåïc ngoaìi
	Tyí.â
	2.802,61
	4.547,56
	6.174
	7.612,40
	9.062,8
	10.977
	31,4

	TÀNG TRÆÅÍNG
	%
	-
	33,4
	21,46
	15,8
	14,7
	17,02
	20,3


Giai đoạn 1996-2000, phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 1991-1995, năm đầu của kế hoạch 5 năm 1996-2000, Công Nghiệp Đồng Nai tiếp tục thu hút có kết quả vốn đầu tư nước ngoài và trong nước nên tốc độ phát triển khá cao tăng 33,4%. Tuy nhiên trước cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ khu vực Đông Nam á xuất hiện từ giữa năm 1997 và đỉnh cao vào năm 1998, Công nghiệp Đồng Nai cũng như công nghiệp cả nước bị ảnh hưởng nặng nề nên tốc độ phát triển giảm dần, năm 1997 tăng 21,46%, năm 1998 tăng 15,8%, năm 1999 tăng 14,7%. Trước tình hình khó khăn trên, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách cải cách kinh tế vĩ mô để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, cuộc khủng hoảng tài chính các nước dần được khắc phục, kinh tế các nước đang từng bước ổn định nên tốc độ phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai năm 2000 khả quan hơn, tốc độ tăng trưởng đạt 17,02%, tăng bình quân cả giai đoạn là 20,3%/năm, tuy thấp hơn mục tiêu 7,7%(mục tiêu 28%) nhưng sự tăng trưởng nhanh của ngành Công nghiệp đã đưa tỷ trọng GDP ngành công nghiệp đến năm 2000 đạt 52,2%, tăng 8,7% so với mục tiêu chương trình đặt ra (mục tiêu là 43,5%). Kết quả thực hiện chương trình phát triển công nghiệp theo thành phần như sau:

1) Công nghiệp Quốc doanh Trung ương: 

Giai đoạn 1996-2000, Công nghiệp Trung ương có qua sắp xếp còn 39 đơn vị sản xuất, với ưu thế về công nghệ và tiếp tục đầu tư chiều sâu và mở rộng sản xuất những sản phẩm quan trọng, góp phần phát triển công nghiệp trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp giữ  được tốc độ phát triển nhanh như: Cty khai thác đá và VLXD Hóa An, Cty Đường Biên Hòa, Cty bột giặt Net, Cty gạch men Thanh Thanh, Cty SACOM, VINAPPRO, Cty tấm lợp và VLXD...Tốc độ phát triển bình quân hàng năm thời kỳ này đạt 5,29%/năm (mục tiêu 12,27%).

2) Công nghiệp Quốc doanh địa phương:

Công nghiệp quốc doanh Địa phương của Đồng Nai giai đoạn 1996-2000, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, những năm đầu kế hoạch 1996-2000 công nghiệp địa phương có tốc độ tương đối cao, năm 1996 tăng 14,2%, năm 1997 tăng 13,2%. Năm 1998, do gặp khó khăn bởi khủng hoảng tài chính và thời tiết hạn hán nên chỉ tăng 5,5%, năm 1999 do đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của một số công ty như Công ty thuốc lá, Nhà máy Bao bì... nên giá trị sản lượng tăng 14,59% và năm 2000 tăng 19,12%, tốc độ phát triển bình quân giai đoạn đạt 13,22%/năm (mục tiêu là 15,91%). Một số doanh nghiệp đầu tư mới trong những năm qua như Nhà máy đường Trị An 1.200 tấn mía/ngày, Cty Tín Nghĩa đầu tư một dây chuyền xẻ đá granit  60.000m2/năm, Nhà máy Bao bì Biên Hòa đã đưa dây chuyền SX Bao bì carton 10.000 Tấn/năm vào hoạt động, Công ty Khoáng sản Đồng Nai tăng sản lượng khai thác cát và đưa mỏ đá Sóc Lu vào khai thác, Công ty VLXD Biên Hòa đầu tư hệ nghiền 200Tấn /giờ, Công ty Thuốc lá Đồng Nai đầu tư dây chuyền mới công suất 200 triệu bao/năm ... đã góp phần tăng năng lực sản xuất công nghiệp địa phương. 

3) Công nghiệp ngoài quốc doanh:

Giai đoạn 1996-2000, cùng với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước phát triển sản xuất, tạo cho công nghiệp ngoài quốc doanh có tốc độ phát triển cao, bình quân thời kỳ này đạt 26,09%/năm (mục tiêu là 22,55%). Nhiều cơ sở đầu tư mới với qui trình SX hiện đại, vốn lớn như: Cty cổ phần Bao bì ĐN, XN Vĩnh Hưng, Cty TNHH ôxy Đồng Nai, Cty TNHH Hoàng Long, Công ty DONA Bitís, Công ty King Phong, Công ty King Minh, Công ty Diệu Thương... Nhiều mặt hàng mới ra đời như: Bình xăng con xe gắn máy, lông mi và tóc nhân tạo, nước tinh khiết, gia vị xuất khẩu, móc câu, giấy vàng mã, gạch men, các sản phẩm nhựa.... Đến năm 2000, khu vực ngoài quốc doanh đã có 5.778 cơ sở sản xuất, trong đó gồm : 9 công ty cổ phần, 138 công ty TNHH, 481 DNTN, 08 hợp tác xã và tổ hợp tác, 5.142 hộ sản xuất cá thể. Thu hút tổng số lao động là 42.185 người và tổng vốn đầu tư là gần 947 tỷ đồng. CN ngoài quốc doanh đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai, phát huy được ngành nghề truyền thống địa phương như SX gốm XK và vật liệu XD, chế biến lương thực, thực phẩm và bên cạnh đó đã đầu tư phát triển thêm nhiều mặt hàng mới phục vụ trong nước và xuất khẩu như: may thêu, giấy, hóa chất...

4) Công nghiệp Đầu tư nước ngoài:

Công nghiệp đầu tư nước ngoài đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế cuả tỉnh. Thực hiện Luật đầu tư nước ngoài, Đồng Nai đã mở cửa kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, những năm đầu của kế hoạch 1996-2000, tốc độ tăng trưởng công nghiệp đầu tư nước ngoài đạt mức nhảy vọt, năm 1996 đạt 62,26%, năm 1997 đạt 35,7%. Năm 1998 là năm công nghiệp đầu tư nước ngoài gặp phải khó khăn lớn nhất đó là cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam á là những quốc gia có số dự án và vốn đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, do sự khủng hoảng tài chính tại các nước đó đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Năm 1998 sản xuất công nghiệp ở khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài tăng 23,3% so năm 1997. Năm 1999 tăng 19,43%, năm 2000 tăng 21,12%, tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1996-2000 đạt 31,4%/năm (mục tiêu là 55%). 

Sự thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài thể hiện đến nay toàn tỉnh đã thu hút 255 dự án với số vốn đăng ký hơn 4,5 tỷ USD, trong đó số dự án triển khai thực hiện là 174 với số vốn 1,85 tỷ USD, chiếm 41% vốn đăng ký. Tỷ trọng công nghiệp đầu tư nước ngoài trong tổng giá trị toàn ngành ngày càng tăng nhanh từ 39,25% năm 1995 lên 61% năm 2000. Hiện nay có trên 80% doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu các sản phẩm sản xuất, trong đó có 68,6% doanh nghiệp đã tham gia xuất khẩu, góp phần đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vượt 1,4 tỷ USD năm 2000. Đầu tư nước ngoài thực sự là nguồn lực to lớn thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh thời gian qua và tiếp tục là nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển thời gian tới.

Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp theo thành phần, tình hình phát triển các ngành công nghiệp như sau:

1) Công nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống: 

- Là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng GTSXCN của Tỉnh, tỷ lệ trong tổng giá trị SXCN toàn Tỉnh năm 2000 chiếm 21,99%. 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1996-2000 là 11,86%, riêng năm 2000 có tốc độ tăng trưởng cao 17,59%. Tuy giai đoạn này tốc độ phát triển chậm lại nhưng ngành vẫn đóng một vai trò to lớn trong việc phát triển các ngành kinh tế khác nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn và thu hút một lực lượng lao động đáng kể, đến nay số lao động tham gia trong ngành đã lên tới 17.000 người.

- Trong 5 năm qua đã chú trọng nâng công suất trang thiết bị để đến năm 2000 công suất chế biến đạt:

+ Chế biến hạt điều đạt trên 5.000 tấn/năm.

+ Sản lượng đường đạt trên 105.000 tấn,  so chương trình đặt ra là 130.000 tấn. Trong đó có nguyên nhân do giảm sản lượng mía cây năm 2000, các nhà máy không đủ nguyên liệu.

+ Năng lực chế biến thức ăn gia súc trên 1,3 triệu tấn/năm, chương trình là 1 triệu tấn/năm.

+ Chế biến tinh bột mì đạt 24.000  tấn/năm, bột ngọt 101 ngàn tấn, so với chương trình là 500.000 tấn/năm tinh bột.

+ Chế biến cà phê được đầu tư công suất theo chương trình là 1.000 tấn.

2) Ngành công nghiệp Vật liệu xây dựng:

- Đến năm 2000, sản lượng đá khai thác đạt công suất trên 2 triệu m3/năm, so với chương trình là 1,8 triệu m3/năm.

-  Sản lượng gạch ngói đạt trên 600 triệu viên, theo chương trình là 400-700 triệu viên.

- Sản lượng gạch men đạt 10 triệu m2/năm 2000, so với chương trình là 8 triệu m2.

3) Công nghiệp nhẹ, công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu:

- Ngành giày giày da, may mặc: phát triển nhanh chóng trong giai đoạn 1996-2000. Sản lượng vải các loại đạt 30 triệu mét năm 2000, theo chương trình từ 15-20 triệu mét. Năm 2000, thu hút gần   lao động, đạt kim ngạch xuất khẩu trên 500 triệu USD, vượt mục tiêu chương trình là 400 triệu USD.

- Công nghiệp giấy: đã phát huy công suất 2 nhà máy giấy Tân Mai và Giấy Đồng Nai, giai đoạn 1996-2000 ngành giấy có mức tăng ổn định do thiếu nguyên liệu và phải cạnh tranh với hàng ngoại nhập, tốc độ tăng bình quân đạt 6,85%. Sản lượng giấy năm 2000 là 90.000 tấn, tỷ trọng của ngành chiếm 3,72% toàn ngành năm 2000. Nhìn chung ngành giấy Đồng Nai đang đứng trước những khó khăn, thách thức của tiến trình hội nhập và cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước do tình hình công nghệ, thiết bị và nguyên liệu. Bên cạnh đó đã hoàn chỉnh việc nâng công xuất nhà máy Bao bì Biên Hòa theo đúng chương trình đặt ra 15 ngàn tấn/ năm.

- Hàngthủ công mỹ nghệ xuất khẩu: phát triển nhất là các sản phẩm gốm mỹ nghệ, năm 2000 kim ngạch xuất khẩu đạt trên 10 triệu USD, vượt chương trình đạt ra (8 triệu USD).

- Công nghiệp chế biến gỗ: Là ngành công nghiệp truyền thống của Đồng Nai, giai đọan 1996-2000 là giai đoạn khó khăn của ngành do thiếu nguyên liệu. Tốc độ tăng bình quân  thời kỳ 1996-2000 giảm 8,2%, tỷ trọng chiếm 0,75% toàn ngành năm 2000.

4) Công nghiệp điện, điện tử, thông tin:

Là ngành ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp, do quan hệ cung cầu có nhiều thay đổi nên:

- Sản lượng ti vi đạt 103 ngàn chiếc năm 2000, so với chương trình là 120-150.000 chiếc.

Bên cạnh đó là các sản phẩm linh kiện điện tử, tin học phát triển nhanh, làm cho kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh như sản phẩm của công ty Fujitsu.

Các sản phẩm kỹ thuật điện như: dây cáp điện, máy biến thế, ... ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

5) Ngành Công nghiệp sản xuất hóa chất, phân bón:

Trong giai đoạn 1996-2000 xây dựng mới 2 nhà máy phân bón có quy mô lớn, hiện đại là nhà máy phân bón Việt Nhật công suất 300.000 tấn/năm, nhà máy super lân Long Thành công suất 200.000 tấn/năm. Một số nhà máy hoá chất bắt đầu đi vào sản xuất và các nhà máy phân bón phát huy công xuất nên những năm 1999,2000 có mức tăng trưởng cao, năm 1999 tăng 87%, năm 2000 tăng 24,6%. Tốc độ phát triển bình quân cả giai đoạn đạt 25,05%, chiếm tỷ trọng 7,86% năm 2000, sản lượng đạt 110 ngàn tấn supe lân và 175 ngàn tấn NPK.

Các sản phẩn sơn các loại ngày càng tăng, năm 2000 đạt 17.500 tấn, các sản phẩm cao su như săm lốp xe đạp xe máy ngày càng tăng nhanh và đứng vững trên thị trường. Sản lượng năm 2000 săm lốp các loại là 11,5 triệu sản phẩm.

6) Ngành Công nghiệp sản xuất kim loại: 

Thời kỳ 1996-2000 tuy mức tăng cao hơn giai đoạn 1991-1995 do việc mở rộng và tăng công suất sản xuất của các doanh nghiệp VICASA và SADAKIM, sản lượng năm 2000 đạt trên 100.000 tấn, tuy nhiên do tình hình cung cầu giảm nên tốc độ cũng chỉ mới đạt bình quân 13,84%/năm, chiếm tỉ trọng 2,02% năm 2000. 

7) Ngành SX phân phối điện, nước:

Ngành sản xuất và phân phối điện là ngành Công nghiệp có tỷ trọng tương đối lớn, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giai đoạn 1996-2000 tốc độ tăng đạt 6,27%, trong đó có nguyên nhân hạn hán thiếu nước những năm 1998, tỷ trọng chiếm 5,16% năm 2000.

Ngành phân phối nước là ngành tăng tương đối ổn định qua các năm, tốc độ tăng thời kỳ 1996-2000 đạt 10,95%/năm, tỷ trọng nhỏ chiếm 0,16% năm 2000.

Tóm lại: Kết quả phát triển của công nghiệp Đồng Nai trong 5 năm qua đã góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đồng Nai từ Nông nghiệp -Dịch vụ-Công nghiệp sang cơ cấu Công nghiệp -Dịch vụ -Nông nghiệp, đưa tỷ trọng công nghiệp từ 39% năm 1995 lên và 52,2% năm 2000, vượt mục tiêu nghị quyết VI của tỉnh Đảng bộ đề ra đến năm 2000 là 43,5%; đã hình thành 17 KCN với tổng diện tích là 8.121 ha, Chính phủ đã phê duyệt 10 KCN với tổng diện tích 2.720 ha, tổng diện tích đã cho thuê 935 ha, chiếm 49,5 % tổng diện tích dành cho thuê (chưa kể công ty Vedan và Pouchen là 2 doanh nghiệp nằm ngoài KCN nhưng hoạt động theo quy chế KCN), trong đó có khu công nghiệp Biên Hòa II là một trong những khu công nghiệp thành công nhất nước có diện tích cho thuê đạt 96% tổng diện tích cho thuê. Trong các khu công nghiệp có 215 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký là 4.230 triệu USD, có 155 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện 1.653 triệu USD, chiếm 41% tổng vốn đăng ký, thu hút 72.148 lao động. 

Sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai trong 5 năm qua đã góp phần làm cho Đồng Nai vươn lên đứng hàng thứ 3 cả nước về phát triển công nghiệp và đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngành công nghiệp không những đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng mà còn tham gia xuất khẩu, năm 2000 giá trị xuất khẩu đã đạt tới 1,4 tỷ USD.

Ngành công nghiệp Đồng Nai phát triển nhanh đã tạo việc làm và có thu nhập cho hàng chục ngàn lao động hàng năm. Số lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp đến năm 2000 đã lên tới 150.000 người. 

Sự phát triển của ngành Công nghiệp Đồng Nai cũng đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc và đời sống nông dân trong Tỉnh được cải thiện rõ rệt, hình thành được ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm phát triển mạnh mẽ và có quy mô lớn. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm chiếm tỷ trọng trên 30% tổng giá trị toàn ngành công nghiệp, tổng số cơ sở công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh lên tới gần 3.000 cơ sở và trên 70% sản phẩm nông nghiệp qua chế biến công nghiệp để nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp. 

Kết quả phát triển công nghiệp Đồng Nai trong việc thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển còn được thể hiện qua kết quả thực hiện 2 chương trình điện khí hóa nông thôn và cơ giới hóa nông nghiệp. Chương trình điện khí hóa nông thôn đã làm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nông dân, đồng thời phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản, đến năm 2000 có trên 78% số hộ nông dân có điện và phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp. Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp đã phục vụ rất có hiệu quả cho nông nghiệp nông thôn thể hiện qua khâu làm đất, gieo hạt, tưới tiêu, thu hoạch, chế biến nông sản và là phương tiện vận chuyển trong nông thôn, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đến năm 2000 đạt 60%.

II. Những tồn tại trong việc phát triển công nghiệp đồng nai giai đoạn 1996-2000

Tuy đạt được những kết quả nêu trên, nhưng trong lĩnh vực phát triển công nghiệp theo chương trình phát triển công nghiệp 1996-2000 vẫn còn những khó khăn tồn tại đó là:

- Sau 5 năm thực hiện chương trình công nghiệp tuy tiềm năng sản xuất CN đã được khai thác và phát huy tác dụng, các DNNN đã đổi mới và khai thác khả năng máy móc thiết bị hiện có, do đó đã tạo ra mức tăng trưởng khá cao trong thời gian qua, nhưng tình hình đầu tư đổi mới thiết bị của các doanh nghiệp chưa có biến chuyển đáng kể, còn có nhiều DNNN Trung ương và địa phương đang gặp khó khăn về thị trường, phương án sản phẩm, công nghệ, sản phẩm không còn thích hợp trên thị trường phải chuyển hướng sản xuất, mặt khác các sản phẩm của DNNN phải cạnh tranh với  sản phẩm của các DN đầu tư nước ngoài có kỹ thuật tiên tiến và chất lượng cao hơn. Yêu cầu phát triển đòi hỏi các DNNN phải đổi mới công nghệ, tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh và phát triển, nhưng khả năng đầu tư đổi mới thiết bị và phát triển có hiệu quả đối với các DNNN hiện nay còn là vấn đề hết sức khó khăn. 

- Về thực hiện phát triển các KCN trong 5 năm qua tuy đã được quy hoạch và dù được khuyến khích nhưng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nước hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đầu tư vào KCN. Doanh nghiệp trong nước không có khả năng thuê đất với giá tương đương với các doanh nghiệp nuớc ngoài trong các khu công nghiệp tập trung, do đó có xu hướng đầu tư phân tán ngoài khu công nghiệp,  thậm chí trong khu dân cư,  làm trở ngại rất nhiều trong quy hoạch và ảnh hưởng đến môi trường. Nhìn chung doanh nghiệp ngoài quốc doanh Đồng Nai vốn còn nhỏ,  trình độ công nghệ lạc hậu nên sức vươn lên còn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng trong nhân dân, các hình thức huy động vốn cổ phần,  cổ phiếu, trái phiếu chưa có sức hấp dẫn người dân.

- Khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu CN Đồng Nai hiện nay còn nhiều, nhưng nguồn vốn đầu tư nước ngoài bị giảm nhiều so với các năm trước, do đó đã làm chậm tiến độ xây dựng và giảm hiệu quả của đầu tư hạ tầng vào các khu CN, kéo theo sự giảm sút các DN sản xuất vật liệu cho xây dựng cơ bản. Một số DN đầu tư nước ngoài đã đi vào hoạt cũng gặp phải khó khăn về tiêu thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Do đó làm cho tăng trưởng trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng chậm lại.   

- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài khu công nghiệp của Đồng Nai vẫn còn chậm, nhất là việc cung cấp điện, nước, đường giao thông. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch đô thị phát triển chậm so với việc phát triển dân cư, việc xử lý về quy hoạch khu nhà ở của công nhân, khu nhà cho người nước ngoài, cơ sở dịch vụ còn chậm so với tiến độ đầu tư của các dự án công nghiệp.

- Cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao là lực lượng còn rất thiếu và cơ cấu đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu thực tế.

- Môi trường đầu tư đã được cải thiện nhiều, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét lại để tạo môi trường tốt thu hút các nhà đầu tư nước ngoài như các qui định trong các văn bản luật cần phải rõ ràng, chi tiết để tránh áp dụng tùy ý, còn tình trạng công chức trong bộ máy hành chính gây khó khăn cho DN. 

Với những kết quả đạt được của ngành công nghiệp trong những 5 năm qua và những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp của Đồng Nai, với chính sách đổi mới kinh tế vĩ mô của Đảng và Nhà nước cùng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm của các ngành chức năng, Đồng Nai sẽ có nhiều điều kiện để phát triển thành một tỉnh có ngành công nghiệp lớn so với cả nước. Đưa ngành công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm chiếm cơ cấu lớn trong nền kinh tế Tỉnh nhà trong giai đoạn 2001-2005.
Phần II

phương hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp giai đoạn 2001-2005

i - phương hướng

Ngành Công nghiệp Đồng Nai bước vào thế kỷ 21 trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và khu vực. Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997 đã để lại một hậu quả nặng nề cho nền kinh tế các nước khủng hoảng, đến nay tuy đã được khắc phục nhưng để khôi phục nền kinh tế sau khủng hoảng cần phải có một thời gian nhất định. Công nghiệp Đồng Nai cũng như cả nước trong những năm qua gắn bó mật thiết với các nhà đầu tư trong khu vực, tỷ trọng đầu tư vào Đồng Nai chủ yếu là các nhà đầu tư Châu á, mặt khác các nước trong khu vực cũng đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư từ bên ngoài để khôi phục và phát triển kinh tế. Do đó dự báo những năm tới việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng là một vấn đề mà cần đánh giá đúng tình hình khó khăn để đề ra những chính sách khuyến khích thích hợp thu hút đầu tư. 

Cùng với tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, tình hình đầu tư trong nước cũng có ảnh hưởng không nhỏ, hàng hóa xuất khẩu trong khu vực cạnh tranh khốc liệt, cùng với lộ trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới là vấn đề khó khăn cho đầu tư trong nước giai đoạn tới. 

Xuất phát từ bối cảnh thế giới và tình hình chung cả nước, Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ tỉnh xác định: Tiếp tục giữ vững và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cao, hướng mạnh về xuất khẩu. Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn: Khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí (cả công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp nông thôn và công nghiệp cơ khí hàng tiêu dùng thay thế nhập khẩu). Phát triển các ngành công nghiệp thế mạnh có lợi thế so sánh ở địa phương như: công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ, công nghiệp giày da, dệt, may mặc. Chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để mở ra các ngành công nghiệp có trình độ công nghệ cao như: điện, điện tử, tin học ít gây ô nhiễm môi trường. Khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống từ hộ gia đình phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.

Từ định hướng trên, ngành công nghiệp Đồng Nai đề ra phương hướng phát triển cho ngành giai đoạn 2001-2005 như sau:

- Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu, chú trọng việc cải tạo trang bị lại, đầu tư có trọng điểm và xây dựng mới các cơ sở với qui mô thích hợp, có giải pháp tổ chức phát triển sản xuất, giảm chi phí, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng công suất chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp như: Nhân hạt điều, bông xơ, mía đường, nước trái cây, cà phê, bắp,... để thực hiện tiến trình hội nhập AFTA và thực hiện lịch trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung CEPT.  Kêu gọi vốn đầu tư vào các dự án chế biến thực phẩm công nghiệp dùng cho xuất khẩu và tiêu dùng như: Thịt heo, gà...

- Coi trọng việc phát triển ngành công nghiệp cơ khí theo quy hoạch ngành đã được xây dựng, tạo thêm năng lực sản xuất các thiết bị máy móc hiện đại với chất lượng cao để từng bước đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa quá trình sản xuất của các ngành kinh tế, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế.

- Kêu gọi đầu tư một số ngành công nghiệp đang phát triển hiện nay như trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông... nhằm đưa công nghệ mới vào công nghiệp. Phát triển ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử, nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao trong nền kinh tế, nhằm theo kịp các nước trong khu vực và quốc tế.

- Phát triển các ngành theo quy hoạch chung của cả nước chọn Đồng Nai là trọng điểm đầu tư như Dệt, may mặc, da giầy là ngành giải quyết việc làm cho lao động hiện nay, nhằm từng bước tiến tới hội nhập khu vực và chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất, xuất khẩu trực tiếp.

- Phát triển công nghiệp tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu đa dạng về tiêu dùng trong nhân dân. Chú trọng đổi mới công nghệ, mở rộng SX và nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm: Sơn, quạt điện, bao bì, giấy, gỗ dân dụng, ... Phát triển và đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ ngành gốm mỹ nghệ xuất khẩu. 

- Đầu tư chiều sâu, nâng cao công suất khai thác đá, cát, sản xuất gạch chất lượng cao, chế biến đá ốp lát, vật liệu xây dựng, đầu tư CN chế biến tạo những sản phẩm có giá trị cao từ nguyên liệu khoáng... Cung ứng cho nhu cầu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

- Ngành sản xuất kim loại khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kim loại phục vụ chế tạo và sản xuất trong nước như: Thép hình gia công kết cấu loại trong nước chưa sản xuất, tôn lá, thép tấm, thép chế tạo, các sản phẩm kim loại màu phục vụ cho công nghiệp cơ khí.

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc đầu tư công nghệ cao, công nghệ phần mềm giai đoạn sau năm 2005.
II. MỤC TIÊU, định hướng PHÁT TRIỂN công nghiệp GIAI ĐOẠN 2001-2005.
1- Mục tiêu tăng trưởng sản xuất:

Giá trị SXCN đến năm 2005 đạt 34.463 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), tốc độ tăng bình quân thời kỳ là 14%/năm. 
TĂNG TRƯỞNG SXCN GIAI ĐOẠN 2001-2005
	Danh muûc
	Âvt
	2000
	2005
	Tâbq(%)

	II-GTSXCN (CÂ 94)
	tyí â
	17.978
	34.463
	14

	1- QDTW
	tyí â
	4.146  
	5.117
	4,3

	2- QDÂP
	tyí â
	1.059  
	1.864
	12,0

	3- NQD
	tyí â
	1.795  
	4.511
	20,2

	4- ÂTNN
	tyí â
	10.977  
	22.972
	15,9

	III-Cå cáúu trong GTSXCN
	%
	100
	100
	

	1- QDTW
	%
	23,1
	14,8
	

	2- QDÂP
	%
	5,9
	5,4
	

	3- NQD
	%
	10
	13,1
	

	4- ÂTNN
	%
	61,1
	66,7
	


Trong đó: Dự kiến cho từng năm như sau:

	Chi tiêu
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	BQ%

	Tổng số
	  17.978 
	20.405
	23.262
	26.518
	30.231
	34.463
	14

	QDTW
	    4.146 
	4.333
	4.528
	4.731
	4.921
	5.117
	4,3

	QD§P
	    1.059 
	1.239
	1.388
	1.526
	1.679
	1.864
	12,0

	NQD
	    1.795 
	2.154
	2.591
	3.133
	3.759
	4.511
	20,2

	§TNN
	  10.977 
	12.678
	14.755
	17.128
	19.872
	22.972
	15,9

	Tốc độ
	
	13,5
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	


Cụ thể các thành phần kinh tế:

+ Công nghiệp quốc doanh Trung ương: 

CN trung ương thời kỳ 2001-2005, là ngành có tỷ trọng lớn sau công nghiệp đầu tư nước ngoài, đứng trước thực tế của giai đoạn thực hiện tiến trình hội nhập khu vực và thế giới do đó cần tiếp tục được đầu tư phát triển cả chiều rộng và chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 4,3%/năm. Tuy nhiên về cơ cấu có sự giảm sút từ 23,1% năm 2000 còn 14,8% năm 2005.
+ CN quốc doanh địa phương: 

Cũng như ngành công nghiệp Trung ương, ngoài thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, số lượng các doanh nghiệp có xu hướng giảm, nhưng công nghiệp địa phương cần phải tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất để đạt tốc độ tăng trưởng bình quân  thời kỳ 2001-2005 là 12%. Tỷ trọng giảm từ 5,9 % năm 2000, còn 5,4% năm 2005.
+ CN ngoài quốc doanh: 

Có xu hướng tăng hơn so với Công nghiệp Trung ương và công nghiệp quốc doanh địa phương, trong đó có nguyên nhân tiến hành cổ phần hóa của các doanh nghiệp Nhà nước. Mức tăng trưởng bình quân đạt 20,2%, tỷ trọng nâng từ 10% năm 2000 lên 13,1% năm 2005.
+ CN có vốn đầu tư nước ngoài: 

Phát triển tốc độ bình quân hàng năm 15,9%, là khu vực có tốc độ phát triển cao nhất. Tỉ trọng giá trị SX CN tăng từ 61,1% năm 2000 lên  66,7% năm 2005, trở thành khu vực có giá trị sản lượng CN cao nhất  toàn Tỉnh.
2- Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Sự phát triển của ngành công nghiệp Đồng Nai trong giai đoạn 1996-2000 đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, đến năm 2000 tỷ trọng GDP công nghiệp chiếm 52,2%GDP toàn tỉnh. Mục tiêu trong những năm tới tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của Tỉnh và đến năm 2005, tỷ trọng công nghiệp trong GDP là 56%.

	Chỉ tiêu
	§vt
	Năm 2000
	Năm 2005
	T.®é bq(%)

	GDPCN (Giá c® 1994)
	Tû.®
	5.579
	10.742
	14

	% so với GDP toàn Tỉnh
	%
	52,2
	56
	


3- Định hướng phát triển và cơ cấu một số nhóm ngành chủ đạo.

Tốc độ phát triển và cơ cấu theo ngành chủ yếu giai đoạn 2001-2005.
Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Tt
	Ngành
	GTSL 
	Cơ cấu(%)
	T.®é Ptbq

(01-05)

	
	
	2000
	2005
	2000
	2005
	

	
	Toàn ngành
	17.978
	34.463
	100
	100
	14

	1
	CN CBNS-TP
	4.291
	7.060
	23,9
	20,5
	10,5

	2
	CN dệt, may, giày dép
	4.142
	8.500
	23
	24,7
	15,5

	3
	CN §iÖn-®iÖn tử
	2.940
	6.450
	16,4
	18,7
	17,0

	4
	CN h/chất, phân bón
	2.053
	4.130
	11,4
	12,0
	15,0

	5
	CN cơ khí
	1.356
	2.850
	7,5
	8,3
	16,0

	6
	CN Khai khoáng, SXVLXD
	1.235
	2.176
	6,9
	6,3
	12,0

	7
	CN SX và PP điện
	928
	1.364
	5,2
	4,0
	8,0

	8
	CN giấy
	667
	1.284
	3,7
	3,7
	14,0

	9
	CN khác
	362
	650
	2
	1,9
	12,4


a) Ngành CNSX thực phẩm và đồ uống: 

Tiếp tục thực hiện định hướng phát triển công nghiệp chế biến NSTP đến 2005 đã được phê duyệt, trong đó tập trung:

- Ngành chế biến thức ăn gia súc: Thị trường thức ăn gia súc trong nước hiện nay khoảng 8 triệu tấn/năm nhưng công suất của tất cả các nhà máy thức ăn gia súc công nghiệp chỉ được 2 triệu tấn chiếm 25% nhu cầu, phần còn lại do các cơ sở sản xuất thủ công cung cấp. Như vậy thị trường thức ăn gia súc công nghiệp còn rất lớn và sẽ phát triển nhanh cùng với phương pháp chăn nuôi công nghiệp ngày càng phổ biến.

Đồng Nai nằm ở trung tâm vùng nguyên liệu để chế biến thức ăn gia súc công nghiệp, do vậy với dự báo nhu cầu thị trường trong 10 năm tới thì Đồng Nai có nhiều tiềm năng để đưa sản lượng chế biến thức ăn gia súc công nghiệp tăng hơn nữa so với sản lượng công suất hiện nay, phấn đấu tăng từ 800.000 tấn năm 2000 lên 1,3 triệu tấn năm 2005.

- Ngành chế biến mía đường: Để hạ giá thành đường, một yếu tố quan trọng là đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại vào công nghiệp chế biến đường. Do đó cần nghiên cứu đổi mới thiết bị, công nghệ cho các cơ sở chế biến hiện có nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, tham gia vào thị trường thế giới và khu vực. Đồng thời nghiên cứu đầu tư mới và nâng cấp cơ sở hiện có nhằm đa dạng hóa sản phẩm sử dụng đường như bánh, kẹo..., tạo thêm thị trường cho ngành mía đường.

- Ngành chế biến hạt điều: Từng bước nâng công nghệ chế biến hạt điều, thay thế phương pháp chao dầu hiện nay bằng phương pháp dùng hơi hóa nhiệt để hạn chế sự ô nhiễm môi trường. Khâu cắt tách vỏ, nâng dần mức độ cơ khí hóa cắt tách  sao cho đảm bảo năng suất cao đồng thời tỷ lệ bể vỡ nhân thấp nhất. Khâu sấy nhân, cần rút ngắn thời gian sấy hạt điều nhân,... đồng thời kết hợp tăng cường đầu tư chế biến dầu vỏ hạt điều và đa dạng hóa sản phẩm từ nhân điều, chú ý công nghệ chế biến các sản phẩm sau nhân như bánh kẹo nhân điều, điều rang muối, chao dầu, bọc đường... phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

- Ngành chế biến thực phẩm đóng hộp: Mặc dù thị trường đồ hộp thực phẩm hiện nay chưa phát triển nhưng trong tương lai khi sản xuất công nghiệp phát triển, người tiêu dùng ít có thời gian để tự chế biến thức ăn thì thực phẩm đóng hộp là sản phẩm cần thiết để đáp ứng cho người tiêu dùng trong điều kiện phải tiết kiệm thời gian. 

- Ngành chế biến cao su: Các sản phẩm cao su đã được sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp và dân dụng. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao là một thị trường to lớn cho đầu ra của ngành công nghiệp cao su. Dự báo các sản phẩm như săm lốp xe ô tô, xe máy, xe đạp và các loại xe công nghiệp khác sẽ có nhu cầu tăng rất nhanh trong thời gian tới.

Hiện nay công nghiệp sử dụng nguyên liệu cao su trong nước chỉ sử dụng 20% sản lượng cao su tự nhiên sản xuất hàng năm, còn lại 80% sản lượng xuất khẩu dưới dạng thô, thị trường giá cả không ổn định, hiệu quả kinh tế thấp. Do vậy cần phải khuyến khích đầu tư mới công nghệ để chế biến cao su tổng hợp thay thế nguyên liệu nhập khẩu nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguyên liệu cao su.

- Ngành chế biến cà phê: Tỉnh ta có nguồn cà phê hạt 30.000-35.000 tấn/năm, trong đó tỷ lệ cà phê qua chế biến còn rất thấp mà chủ yếu là xuất khẩu dạng thô. Do vậy ngành chế biến cà phê cần nghiên cứu từng loại thị trường, tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị hiện đại phù hợp để sản xuất các phê hòa tan và cà phê bột chất lượng cao cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu của CNCB NSTP đến 2005:

	Sản phẩm 

chủ yếu
	Đơn

vị
	Sản lượng năm 2000
	Sản lượng đến 2005
	Tốc độ tăng BQ 2001-2005

	1. Đường tinh luyện RE
	1000tÊn
	85
	120
	7,15

	2. Đường RS
	tÊn
	15.652
	25.000
	9,85

	3. Bánh kẹo các loại
	tÊn
	10.441
	15.000
	7,50

	4. Bột ngọt
	1000tÊn
	101
	130
	5,20

	5. Tinh bột khoai mỳ
	tÊn
	24.000
	30.000
	4,60

	6. Nhân điều xuất khẩu
	tÊn
	3.810
	5.000
	5,60

	7. Dầu vỏ hạt điều
	tÊn
	2.000
	3.000
	8,45

	8. Thức ăn gia súc các loại
	1000tÊn
	832
	1.300
	9,35

	9. Mổ thịt gia súc gia cầm
	tÊn
	200
	5.000
	

	10. Sữa bột các loại
	tÊn
	8.300
	13.000
	11,90

	11. Sữa tươi đóng hộp
	tÊn
	
	2.000
	

	12. Cà phê hòa tan
	tÊn
	4.180
	5.500
	5,65

	13. Cà phê bột
	tÊn
	200
	1000
	38,00

	14. Thực phẩm dạng bột 
	tÊn
	3.000
	4.000
	5,95

	15. Rau quả đóng hộp
	tÊn
	9.000
	20.000
	17,30

	16. Thuốc lá điếu
	triệu bao
	145
	170
	3,25

	17.Thuốc lá nguyên liệu CB
	tÊn
	9.000
	15.000
	10,75

	18. Bông xơ
	tÊn
	1.845
	4.000
	16,75

	19. Săm lốp xe gắn máy
	1000 cái
	2.500
	5.000
	14,90

	20. Săm lốp xe đạp
	1000 cái
	9.000
	14.000
	9,25

	21. Vỏ ruột xe CN
	1000 cái
	3.000
	5.000
	10,75

	22. Đế giày các loại
	1000 đôi
	6.700
	7.100
	1,20


b) Ngành Công nghiệp cơ khí: 

Phát triển ngành công nghiệp cơ khí đến 2005 có tốc độ tăng bình quân 16%, tỷ trọng từ 7,5% năm 2000 lên 8,3% năm 2005.

Công nghiệp cơ khí là ngành sản xuất ra máy móc thiết bị phục vụ cho các ngành công nghiệp khác và các lĩnh vực kinh tế xã hội, được coi là nền tảng của ngành công nghiệp. Sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Do đó, ngành công nghiệp cơ khí phải được đầu tư phát triển với tốc độ bình quân cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của công nghiệp toàn tỉnh. 

- Công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp: Công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp phát triển theo hướng đảm bảo mục tiêu cơ giới hóa khâu làm đất đến năm 2005 trên 70%. Để đạt được mục tiêu này thì việc phát triển máy móc thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp phải dựa trên cơ sở phát triển vững chắc vùng nguyên liệu với quy mô và công nghệ thích hợp tùy theo ngành, nguồn nguyên liệu và yêu cầu thị trường. Đồng thời xây dựng môt số ngành cơ khí nông nghiệp mũi nhọn có lợi thế tạo ra những sản phẩm chủ lực đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong tỉnh, trên phạm vi cả nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Cụ thể cần tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện việc nghiên cứu và sản xuất các loại máy móc thiết bị chủ yếu theo quy hoạch ngành cơ khí đã xây dựng.

- Công nghiệp cơ khí ô tô: Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 5 năm tới, ô tô nhất là ô tô con vẫn chưa phải là một loại phương tiện hoàn toàn phục vụ cho việc đi lại vui chơi giải trí, mà vẫn là phương tiện cơ bản phục vụ chuyên chở con người và hàng hóa phục vụ nhu cầu làm việc, sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh. Do đó phương hướng phát triển là hướng vào việc phát triển xe thương dụng nhỏ( TDN ). Xe TDN là loại xe chở người dưới 15 chỗ ngồi, xe chở hàng dưới 02 tấn, dung tích xy lanh động cơ dưới 2000 cc, phù hợp với sức mua, với trình độ công nghệ sản xuất ban đầu, với tính đa dạng, với điều kiện đường giao thông còn kém phát triển, đặc biệt là các tuyến đường huyện xã ấp.

- Công nghiệp cơ khí xe máy: Do đó mục tiêu lâu dài của ngành công nghiệp xe máy Việt Nam trên địa bàn Đồng nai ngoài phần đáp ứng nhu cầu trong tỉnh sẽ tham gia cả thị trường xe máy trong nước với tỉ lệ nội địa hoá 80%, nhằm cùng với ngành công nghiệp xe máy cả nước hoàn toàn làm chủ sản xuất và thị trường xe máy trong nước.

Phương hướng phát triển của công nghiệp cơ khí xe máy là khuyến khích phát huy công suất của các doanh nghiệp lắp ráp hiện có và khuyến khích phát triển mạnh công nghiệp sản xuất chi tiết, linh kiện dùng chung với sản lượng lớn đáp ứng cho nhu cầu nội địa hóa công nghiệp xe máy cả nước.

- Công nghiệp cơ khí gia công, chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị và cấu kiện trang thiết bị xây dựng: Với nhu cầu phát triển của lĩnh vực xây dựng thì việc sử dụng các loại máy móc thiết bị, dụng cụ phục vụ cho khai thác vật liệu xây dựng và các công trình xây dựng như : máy ủi, máy khoan, máy nghiền, máy trộn bê tông, phun bê tông tuơi, trạm trộn bê tông nhựa nóng, gián giáo, cốp pha sẽ chiếm một số lượng không nhỏ và phong phú về chủng loại. Việc phát triển mạnh mẽ công nghiệp xây dựng sẽ kích thích cơ khí xây dựng phát triển theo, nhất là ngành cơ khí chế tạo phụ tùng cho máy móc thiết bị xây dựng.

c) Công nghiệp dệt may, giày dép:

Ngành CN dệt, may mặc và giày dép là ngành tổng hợp của 3 ngành nên chiếm tỷ trọng tương đối lớn, do đầu tư và phát triển mạnh của khu vực đầu tư nước ngoài ở giai đoạn trước, giai đoạn 2001-2005  vẫn tiếp tục phát huy năng lực nên tốc độ phát triển bình quân hàng năm trên 15,5% và cơ cấu tăng từ 23% năm 2000 lên 24,7% năm 2005.

Việc phát triển ngành dệt, may cần phải được sự hỗ trợ, gắn với sự phát triển một số ngành như: 

- Quy hoạch phát triển diện tích trồng bông xơ.

- Phát triển sản xuất các sản phẩm phu liệu cho ngành may như chỉ may, nhãn dệt, goòng trần, dây kéo, nút...

- Hoá chất tẩy nhuộm để thay thế hàng nhập khẩu, thiết bị phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, bao bì...

d) Ngành công nghiệp điện, điện tử: 

Là ngành phát triển cao trong giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng bình quân 17,0%, tỷ trọng tăng từ 16,4% năm 2000 lên 18,7% năm 2005. Tiếp tục phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp điện, điện tử theo hướng tăng kim ngạch xuất khẩu, nhất là các sản phẩm linh kiện điện tử, máy vi tính và các trang thiết bị điện phục vụ phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn 2001-2005 triển khai theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp điện, điện tử dự kiến hoàn thành trong năm 2001.

e) Ngành công nghiệp khai khoáng, và sản xuất VLXD:

- Tiếp tục khai thác tiềm năng hiện có để nâng cao năng lực khai thác và tiêu thụ đá xây dựng.

- Tận dụng nguồn tài nguyên như sét gạch ngói để phát triển sản xuất gạch ngói với dây chuyền hiện đại.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch ngành đến năm 2005.

- Dự kiến tốc độ tăng bình quân hàng năm là 12%/năm.

f) Ngành CN giấy:

- Dự kiến giai đoạn 2001-2005 ngành này còn tăng trưởng với tốc bình quân giai đoạn khoảng 14%/năm.

- Đưa dây chuyền sản xuất mới vào hoạt động với công suất 200.000 tấn/năm.

g) Ngành CNSX hóa chất: 

- Công nghiệp hóa chất đòi hỏi đầu tư lớn về vốn và công nghệ. Căn cứ vào những phân tích về thị trường những năm tới, công nghiệp hóa chất sẽ phát triển với tốc độ cao bình quân khoảng 15%/năm. 

- Giai đoạn 2001-2005 tiếp tục phát huy công suất 200.000 tấn super lân Long Thành  và 350.000 tấn NPK Việt Nhật.

- Nâng sản lượng sản xuất săm lốp xe các loại lên 20triệu vào năm 2005.

- Tiếp tục phát huy năng lực đã đầu tư ngành hóa chất để đứng vững trong cạnh tranh như xà bông, chất tẩy rửa, thuốc thú y,...

h) Ngành CN khai thác và phân phối điện, nước: 

Là ngành hỗ trợ cho các ngành phát triển. Dự kiến phát triển giai đoạn khoảng 8%/năm.

4. Định hướng phát triển, xây dựng các KCN đến 2005.

Tiếp tục phát triển và phát huy có hiệu quả 10 khu công nghiệp tập trung trong Tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt. Phát triển các khu công nghiệp mới phù hợp với tình hình đầu tư thực tế, phân bố hợp lý công nghiệp trên địa bàn tránh ô nhiễm, sử dụng có hiệu quả kết cấu hạ tầng và đưa công nghiệp về địa bàn nông thôn gần vùng chuyên canh nông sản làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Theo định hướng trên Công nghiệp Đồng Nai trong thời gian từ 2001-2005 sẽ đẩy mạnh xây dựng trên diện tích tại các khu vực  như khu CN  Amata 50-70ha; KCN Loteco 40-50ha; KCN Nhơn Trạch 250-300ha; KCN Sông Mây 50ha; Hố Nai 50-70ha; Tam phước, An Phước 50 ha; Thạnh Phú 50 ha, Bàu Xéo 50ha và một số KCN khác. Dự tính đến năm 2005, số diện tích phát triển công nghiệp thực hiện là 2.300ha. Trong đó đến năm 2000 là 1.300ha, giai đoạn 2001-2005 là 1.000ha. Dự kiến phát diện tích CN trong các KCN như sau:

	Tt
	Khu CN
	Diện tích QH
	Năm 2000
	Năm 2005

	1
	KCN Biên Hòa I
	335
	300
	335

	2
	KCN Biên Hòa II
	365
	330
	365

	3
	KCN Amata
	760
	50
	120

	4
	KCN Loteco
	100
	10
	50

	5
	KCN Nhơn Trạch
	2.700
	300
	600

	6
	KCN Gò Dầu
	186
	150
	180

	7
	KCN Hố Nai
	523
	50
	120

	8
	KCN Sông Mây
	471
	45
	100

	9
	KCN Ông Kèo
	800
	5
	50

	10
	KCN Tam Phước
	380
	20
	70

	11
	KCN An Phước
	800
	-
	50

	12
	KCN Thạnh Phú
	186
	20
	70

	13
	KCN Bàu xéo
	215
	5
	70

	14
	KCN Long Khánh
	100
	15
	50

	15
	KCN Xuân Lộc
	100
	0
	20

	16
	KCN Định Quán
	50
	0
	30

	17
	KCN Tân Phú
	50
	0
	20

	
	Tổng cộng
	8.121
	1.300
	2.300


PHẦN III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

ĐỒNG NAI  giai đoạn 2001-2005

I- GIẢI PHÁP chung

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành công nghiệp Đồng Nai đến năm 2005, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

1. Bố trí không gian cho sản xuất công nghiệp:

Trong thời kỳ 2001 - 2005 với diện tích quy hoạch xây dựng phát triển công nghiệp trên 1.000 ha, trong đó đến năm 2005 với diện tích xây dựng và phát triển công nghiệp là 2.300 ha, trong đó cần tập trung bố trí không gian phát triển các khu công nghiệp dọc hành lang QL 51, QL1 tạo nên sự phát triển liên hoàn các khu công nghiệp trẻ, hiện đại.

Trong quá trình phát triển các KCN cần quan tâm cải tạo, sắp xếp lại, nâng cấp kết cấu hạ tầng KCN Biên Hòa I, cơ cấu lại SX và sản phẩm để khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường. Việc phát triển các KCN mới cần rút ra kinh nghiệm đối với KCN Biên Hòa hiện hữu để bố trí các loại hình công nghiệp phù hợp, đưa những loại hình công nghiệp ô nhiễm đến khu có điều kiện xử lý. Trong các KCN đã được qui hoạch cần đặc biệt quan tâm đến các KCN như Nhơn Trạch, Gò Dầu, An Phước, Tam Phước.. là những khu công nghiệp có vị trí và địa thế thuận lợi có thể bố trí một phức hợp khoa học SX với  các cơ sở  nghiên cứu, đào tạo và chế tạo sản phẩm kỹ thuật - công nghệ cao, việc gần các bến cảng cần ưu tiên bố trí các loại hình công nghiệp có nhu cầu lớn về lưu thông hàng hóa bắng đường thuỷ.

Ngoài các KCN tập trung với những cơ sở công nghiệp có qui mô lớn là chủ yếu cần phát triển rộng khắp các cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp SX gia đình nhưng có công nghệ tiên tiến về sơ chế nông sản ở khu vực nông thôn, gắn liền và làm vệ tinh cho những cơ sở công nghiệp lớn tập trung, tạo sự chuyển dịch cơ cấu KT trên địa bàn nông thôn theo hướng không những tạo điều kiện cung cấp nguyên liệu có chất lượng cho SX  công nghiệp và còn tạo nguồn lao động có trí thức cung ứng cho các KCN.

2.  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho sự phát triển công nghiệp. 

Việc phát triển hạ tầng kỹ thuật có vai trò cực kỳ to lớn và có ý nghĩa quyết định thúc đẩy quá trình phát triển công nghiệp. Trong đó chúng ta cần đặc biệt quan  tâm đến các cơ sở hạ tầng trong các KCN tập trung đồng bộ với tiến độ xây dựng cơ sở  hạ tầng ngoại khu gồm điện, nước, thông tin, các dịch vụ kỹ thuật... Để thu hút nhiều dự án vào các KCN và tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh các dự án đầu tư.

Việc tổ chức xây dựng hạ tầng kỹ thuật cần dựa vào thực trạng và chiến lược phát triển để lựa chọn giải pháp thích hợp như cải tạo, nâng cấp, tận dụng cơ sở đã có hoặc phát triển mới đạt yêu cầu hiện đại, văn minh, tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp như điện, nước, giao thông...cần phải chú ý xây dựng các công trình phục vụ cho nhu cầu người lao động như  nhà ở cho công nhân. Đây là một vấn đề hết sức cần thiết mà Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và toàn thể công nhân, lao động đang quan tâm, việc tạo điều kiện về nhà ở cho công nhân góp phần làm cho người lao động yên tâm sản xuất, ổn định xã hội và ngày càng phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
3.  Huy động vốn cho đầu tư phát triển.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng Công nghiệp Đồng Nai trong thời kỳ 2001-2005 và đảm bảo diện tích phát triển công nghiệp 1.000 ha, bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật thì nhu cầu vốn cho phát triển Công nghiệp khoảng 2.000 triệu USD. Trong đó:

+ Đầu tư trong nước:  25 % =    500 triệu USD.

+ Đầu tư nước ngoài: 75 % =  1.500 triệu USD

Vốn cho phát triển bao gồm vốn trong nước và ngoài nước. Vốn ngoài nước bao gồm phần đầu tư trực tiếp của các Cty nước ngoài (FDI) và vốn viện trợ phát triển ( ODA ) trong đó nguồn vốn FDI là chủ yếu. Để tạo nguồn vốn cần:

- Huy động vốn trong dân: Hiện nay theo điều tra lượng tiền vốn nhàn rỗi trong nhân dân là rất lớn. Tuy nhiên, việc thu hút vốn đầu tư còn nhàn rỗi trong dân phụ thuộc phần lớn vào chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, trong đó vấn đề kiềm chế lạm phát đóng một vai trò vô cùng quan trọng. 

- Thông qua cổ phần hóa: Đẩy nhanh tiến trình thực hiện cổ phần hóa để thu hút vốn đầu tư vào sản xuất. Thông qua việc kinh doanh có hiệu quả của các công ty cổ phần, thu hút nhiều cổ đông tham gia đầu tư vốn.

- Thông qua quỹ hỗ trợ đầu tư: Trong 5 năm tới cần đầu tư chiều sâu cho các công nghiệp quốc doanh trọng điểm để đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường để tồn tại và phát triển, đạt hiệu quả kinh tế cao. 

- Thông qua thị trường chứng khoán: Việc thiết lập thị trường chứng khoán mà trung tâm hoạt động là TP HCM là khả năng to lớn trong việc thu hút vốn đầu tư thông qua việc phát triển các loại cổ phiếu, do đó ngay từ bây giờ phải có kế hoạch chuẩn bị chủ động cho các doanh nghiệp tham gia sau khi thị trường chứng khoán TP HCM mở cửa và dần dần tiến tới hội nhập thị trường chứng khoán trong khu vực Đông Nam ¸.

- Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư của các chủ doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh, nhất là TP HCM về Đồng Nai đầu tư. Khuyến khích các chủ doanh nghiệp liên doanh liên kết góp vốn với nhau để tạo nên tiềm lực tài chính đủ mạnh đủ sức đầu tư xây dựng công nghiệp lớn và hiện đại.

- Tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài theo hướng đa dạng hóa đối tượng chủ đầu tư từ nhiều nước khu vực Châu á, Châu Âu, Châu Mỹ và hiện đại hóa công nghệ sản xuất nhằm tạo thế đối trọng trong cạnh tranh giữa các chủ đầu tư nước ngoài với nhau, tạo lợi thế phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng tài nguyên, lao động, đất đai và giúp ta nhanh chóng tiếp thu được kỹ thuật công nghệ mới trên thế giới. 

- Tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những chính sách cải cách kinh tế vĩ mô phù hợp, phát huy vai trò của chính sách kinh tế vĩ mô trong những năm trước đây, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nhất là trong các lĩnh vực then chốt để tạo một nền kinh tế vững mạnh. 

- Cần tạo lập thị trường đầu tư mới ngoài Châu á, chú trọng hơn các tập đoàn lớn vì hiện nay hầu hết vốn đăng ký ĐTNN chủ yếu là các nước Singgapo, Đài loan, Hồng công, Nhật bản và Hàn quốc là các nước trong khu vực diễn ra khủng hoảng tài chính, do đó khó có thể thực hiện đầy đủ vốn đã đăng ký. Vốn đầu tư từ các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Đức, Anh... còn rất ít nếu so với số vốn mà các nước này đầu tư vào các nước trong khu vực.

- Tăng cường hỗ trợ các dự án đầu tư nước ngoài hiện tại và các dự án đang gặp khó khăn vì hiện thực hóa các dự án đầu tư nước ngoài hiện tại là những sứ giả tốt nhất của Việt Nam đối với thế giới.

4. Giải pháp về thị trường.

Chú trọng thị trường trong nước, mở rộng thị trường khu vực và thị trường thế giới, chú trọng thị trường truyền thống đi đôi không ngừng mở rộng thị trường mới. Thường xuyên thâm nhập, tiếp thị để có chính sách cho từng thị trường:

- Đối với thị trường trong nước và khu vực Đông Nam Bộ: Xác định đây là thị trường chủ yếu tiêu thụ các loại hàng hóa tiêu dùng,  vật liệu xây dựng, nông sản. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ là thị trường tiêu thụ lớn các loại hàng hóa tiêu dùng: đường,giấy,  đồ điện -điện tử, hàng nông sản, hàng vật liệu xây dựng,  sắt thép... đồng thời cũng là thị trường cung ứng các loại hàng hóa tiêu dùng cho Tỉnh: đồ nhựa, đồ dùng gia đình,vải... Vùng đồng bằng sông Cửu Long là thị trường tiêu thụ lớn các loại hàng hóa tiêu dùng: đường, sữa, bột giặt, hàng may mặc, đồ điện- điện tử, hàng mộc, hàng vật liệu xây dựng, sắt thép, xe gắn máy. Ngoài ra Hà nội, vùng phía Bắc các tỉnh duyên hải miền trung cũng là thị trường tiêu thụ rất quan trọng về hàng tiêu dùng,  vật liệu xây dựng, hàng vật tư sắt thép.

- Đối với thị trường nước ngoài: Đây là một vấn đề hết sức quan trọng hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế nước ta bước vào hội nhập với khu vực và thế giới. Ngay từ bây giờ cần xây dựng các đề án phát triển công nghiệp trên địa bàn thật sự hiệu quả, để khi các sản phẩm hàng hóa trong nước không còn hàng rào bảo hộ thuế quan vẫn có thể đứng vững trong thị trường thế giới. Do đó tiếp tục củng cố và giữ vững thị trường truyền thống như: Trung quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật, Mỹ, khối EU.... trong đó chú ý thị trường trong khu vực  khối ASEAN. Cần sớm có biện pháp thâm nhập vào các thị trường mới như Châu Phi, Châu Mỹ. 

5. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính.

- Triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chánh nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm các cấp các ngành trong giải quyết và xử lý công việc, xoá bỏ dần các tầng nấc trung gian, nhiều đầu mối chồng chéo nhau, đơn giản bớt thủ tục, giấy tờ hành chính.

- Thực hiện chính sách một cửa trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thành lập và đăng ký doanh nghiệp tư nhân,  Công ty. 

6.  Đào tạo đội ngũ cán bộ và công nhân công nghiệp:

Theo mục tiêu phát triển đã xác định, nhu cầu lao động công nghiệp đến năm 2005 là 250.000 lao động công nghiệp. Như vậy trong 5 năm 2001-2005 số lao động công nghiệp tăng thêm hơn 100.000 lao động.

Để đáp ứng nhu cầu lao động công nghiệp đến năm 2005 đồng thời giảm nhẹ gánh nặng về vấn đề xã hội, giáo dục do tăng dân số cơ học chúng ta cần phải có chính sách tác động mạnh nâng cao trình độ dân trí và năng suất lao động trong nông nghiệp để chuyển dịch lao động nông nghiệp sang đáp ứng nhu cầu lao động công nghiệp.

Nhu cầu lao động công nghiệp đòi hỏi ở cả hai mặt chất lượng và số lượng. Do đó cần có kế hoạch và chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân có kỹ năng chuyên nghiệp ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ chuyên gia phải vững về chính trị, có kỹ năng chuyên môn, có trình độ ngoại ngữ, tin học và được trang bị cơ bản kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước, giao dịch quốc tế ... 

Do đó bên cạnh việc khẩn trương bồi dưỡng cán bộ chuyên viên đang làm việc trong các ngành kinh tế kỹ thuật, cần đẩy mạnh việc phát triển các hình thức đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp. Với phương châm đào tạo: Giáo dục gắn với huấn luyện. Chất lượng đào tạo phải đáp ứng yêu cầu theo kịp sự phát triển của KT-XH, có đủ kiến thức chuyên ngành và năng lực thực tiễn làm việc ngay sau khi đào tạo.

Thường xuyên giáo dục tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân và đồng thời có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người công nhân thông qua tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, nhất là đối với công nhân khu vực NQD và đầu tư nước ngoài.

7.  Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà Nước.

Việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đóng một vai trò hết sức cần thiết trong quá trình phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế nhiều thành phần. Nó giúp cho nền kinh tế đi đúng quỹ đạo và đường lối mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra đó là sự phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường có sự định hướng của Nhà nước XHCN. Việc tăng cường sự quản lý Nhà nước thực hiện thông qua một số vấn đề có tính vĩ mô như: 

- Tăng cường quản lý sau giấy phép đầu tư đối với DN ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các thành phần kinh tế.

- Về công nghệ: Hiện đại hóa công nghệ DNNN, ấn định trình độ công nghệ tối thiểu để đầu tư vào địa bàn Đồng nai đối với các thành phần kinh tế.

- Liên kết với các Tỉnh vùng động lực kinh tế: TP.HỒ Chí Minh, Bà Riạ - Vũng Tàu,  Bình  Dương... để phối hợp cung ứng nguyên vật liệu và lao động,  mở thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường và gọi vốn đầu tư trong nước, nước ngoài.

II- giải pháp phát triển một số ngành công nghiệp

Để thực hiện thắng lợi những định hướng phát triển cuả ngành công nghiệp đến năm 2005, công nghiệp Đồng Nai đang từng bước xác lập quy hoạch chi tiết cho một số ngành công nghiệp thuộc thế mạnh của Tỉnh, hiện nay đã hoàn thành quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp cơ khí, quy hoạch công nghiệp gốm mỹ nghệ xuất khẩu, quy hoạch lưới điện, công nghiệp chế biến nông sản. Tiếp tục triển khai quy hoạch dệt may, công nghiệp điện-điện tử, công nghiệp hóa chất. Giải pháp phát triển đối với một số ngành trong giai đoạn 2001-2005 như sau:

1) Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm:

Là một trong những ngành đóng vai trò quan trọng, có tác động đến phát triển nông nghiệp, nông thôn. Để ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tiếp tục phát triển, phát huy và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, chủ động trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, giải pháp thời gian tới cần tập trung:

- Qui hoạch phát triển nguồn nguyên liệu, từng bước đổi mới các loại giống cây, con nhằm nâng năng suất và chất lượng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm.

- Từng bước đổi mới kỹ thuật và công nghệ chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, để từng bước hòa nhập vào thị trường khu vực và thế giới. Trong đó chú trọng đến các lĩnh vực chế biến  đường, điều, sữa, rau quả, đồ hộp thực phẩm, bông vải, thuốc lá, cao su, thức ăn gia súc, cà phê.

- Phát triển ngành công nghiệp chế biến gắn với việc phát triển các doanh nghiệp có quy mô lớn, hiện đại với phát triển ngành nghề nông thôn như sơ chế và sấy nông sản, chế biến đường theo mô hình cụm hộ gia đình ở vùng sâu vận chuyển khó khăn, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến rau quả.

- Tiếp tục thực hiện và đổi mới chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, xây dựng cơ chế bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa nông dân và doanh nghiệp chế biến, xác định chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp chế biến có thực hiện nhiệm vụ khuyến nông trong việc phục vụ nông nghiệp như là chính sách ưu đãi đối với nông dân.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ nhất là thị trường xuất khẩu, có chính sách và biện pháp trong việc thu mua nông sản phẩm đảm bảo quyền lợi cho nông dân.

- Tập trung qui hoạch kinh tế -xã hội địa bàn huyện, qui hoạch trung tâm xã, liên xã làm cơ sở cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho công nghiệp chế biến giảm chi phí vận chuyển, phát triển gần vùng nguyên liệu, nâng cao hiệu quả đầu tư. 

- Phát triển ngành công nghiệp chế biến phải gắn chặt chẽ với việc đảm bảo môi trường sinh thái nhất là cơ sở chế biến trong các khu vực dân cư, đô thị.

2) Ngành công nghiệp cơ khí:

Là một trong những ngành sản xuất ra máy móc thiết bị phục vụ cho các ngành công nghiệp khác và các lĩnh vực kinh tế xã hội, được coi là nền tảng cơ sở của nền công nghiệp. Sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đặc biệt quan tâm là cơ khí phục vụ nông nghiệp.

Công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp phát triển theo hướng đảm bảo mục tiêu cơ giới hóa khâu làm đất đến năm 2005 đạt trên 70%.

Để thực hiện mục tiêu trên cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Tập trung có trọng điểm việc đầu tư cho ngành cơ khí nhất là cơ khí phục vụ nông nghiệp cần phải được đầu tư hiện đại hóa. Hiện nay, tuy các doanh nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp trên địa bàn đã từng bước đầu tư công nghệ hiện đại, chất lượng tốt nhưng giá thành sản phẩm vẫn còn cao. Do đó cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa mới có thể nâng cao năng suất, hạ giá thành, cạnh tranh với hàng ngoại nhập nhất là đối với máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp của Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực.

- Có chính sách ưu đãi về lãi suất vay vốn từ quỹ hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp cơ khí sản xuất ra các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp trong việc thực hiện chương trình cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh sự hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước cần có biện pháp khuyến khích thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào các dự án có trình độ công nghệ tiên tiến, máy móc, thiết bị hiện đại.

- Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu một số sản phẩm đã có uy tín trên thị trường, tăng cường công tác nghiên cứu thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu.

- Tiếp tục phát huy sự phối hợp đồng bộ giữa ngành công nghiệp, nông nghiệp, hội nông dân và ngân hàng phát triển nông nghiệp trong việc thực hiện chương trình cơ giới hóa nông nghiệp thông qua biện pháp cho vay lãi suất ưu đãi, bán trả chậm máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp.

- Ưu tiên tập trung kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm hỗ trợ các đề tài nghiên cứu cho chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, trước mắt cần hỗ trợ cho việc chế tạo thiết bị chặt và thu gom mía; hệ thống bơm phun cao áp phục vụ chăm sóc, tưới nước, phun thuốc trừ sâu cho cây ăn trái; thiết bị hút bùn cho vùng nuôi tôm; thiết bị sơ chế mì ướt công suất nhỏ phù hợp hộ gia đình, máy sấy đa chức năng; thiết bị ép đường theo mô hình cụm hộ gia đình công suất 50-100tấn/ngày phục vụ vùng khó vận chuyển.

- Nguồn nhân lực cho ngành cơ khí là vấn đề hết sức quan trọng, lao động không đơn thuần về số lượng mà cơ bản là chất lượng lao động, đi đôi với việc quy hoạch lại mạng lưới trường đào tạo dạy nghề trên địa bàn tỉnh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác đào tạo cần chú trọng nội dung đào tạo phù hợp từng giai đoạn, quan tâm thích đáng đến trình độ đào tạo điều khiển tự động, gia công cơ khí chính xác cho đội ngũ công nhân kỹ thuật để đủ khả năng tiếp nhận công nghệ mới và quản lý có hiệu quả tài sản đầu tư.

3) Công nghiệp khai thác TNKS và SX VLXD: 

Phát triển ngành phải xuất phát từ nguồn lực và thế mạnh của địa phương, tập trung sản xuất sản phẩm có ưu thế như khai thác, chế biến đá, cát, sét, cao lanh, vật liệu san lấp... làm nguyên vật liệu cho phát triển sản xuất vật liệu xây dựng có nhu cầu thị trường lớn như gạch xây, gạch men, đá ốp lát, sứ vệ sinh, phụ gia xi măng, bê tông nhẹ... Ngoài việc thực hiện các giải pháp theo quy hoạch phát triển chung của ngành sản xuất vật liệu xây dựng, thực hiện các giải pháp quy hoạch sử dụng và quản lý tài nguyên khoáng sản, cần tập trung một số giải pháp sau:
- Tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để khai thác và chế biến những sản phẩm chất lượng cao, chế biến sâu, giá thành phù hợp, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ảnh hưởng mội trường, sinh thái.

- Khuyến khích đầu tư các dự án chế biến sâu và tinh đối với một số loại khoáng sản của tỉnh như đá ốp lát, sợi ba zan, keramzit làm bê tông nhẹ, làm giàu cao lanh phục vụ ngành gốm, sứ...

- Tập trung giải quyết dứt điểm một số công tác liên quan đến quy hoạch chi tiết các địa bàn, khu vực khai thác để đảm bảo tận dụng và khai thác hết tiềm năng khoáng sản.

- Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng với qui mô hợp lý bằng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất chất lượng và đạt hiệu quả đầu tư cao. Trước hết tận dụng các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có cùng với việc từng bước đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm sản xuất những sản phẩm truyền thống và vật liệu mới có sức cạnh tranh mạnh với hàng nước ngoài.

- Phát triển sản xuất VLXD phải song song với việc mở rộng thị trường VLXD, phải kết hợp hài hoà giữa hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và phù hợp với tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và của toàn địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Phát triển ngành khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất VLXD nhưng phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề giữ gìn môi trường sinh thái xung quanh khu vực khai thác, sản xuất nhất là địa bàn gần dân cư.

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, đẩy mạnh các hoạt động khoa học, công nghệ khai thác khoáng sản và sản xuất VLXD để phát huy hiện quả, phát triển lâu dài.

- Thường xuyên đảm bảo công tác thanh tra hoạt động khoáng sản, việc thanh kiểm tra đảm bảo theo đứng quy định hiện hành, kịp thời phát hiện những sai trái trong khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản, có biện pháp xử phạt kịp thời.

4) Ngành công nghiệp dệt, may và da giầy.

Là ngành thu hút nhiều lao động và tạo kim ngạch xuất khẩu lớn, để thực hiện định hướng đến năm 2005 cần thực hiện tốt một số giải pháp chính đó là: 

- Là ngành hàng có quy mô đầu tư lớn và kim ngạch xuất khẩu cao, thị trường chủ yếu là xuất khẩu. Trong khi đó nguyên vật liệu cho sản xuất chủ yếu nhập từ nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu mang nặng tính gia công nên nhìn chung cần thiết phải tạo lập một thị trường ổn định. 

- Đi đôi với việc ổn định thị trường truyền thống cần nhanh chóng tạo lập, tìm kiếm thị trường mới, tiến tới nâng cao hình thức sản xuất trực tiếp, xuất khẩu trực tiếp để tránh qua khâu trung gian. 

- Ngoài ra để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành để cạnh tranh với các nước trong khu vực nhất là Trung quốc thì việc đầu tư đổi mới công nghệ là vấn đề cần hết sức chú ý.

- Là ngành hàng  thu hút một lực lượng lao động đông đảo, do đó vấn đề chuẩn bị lao động cho ngành hàng là một vấn đề bức xúc. Trên cơ sở chiến lược phát triển ngành hàng cần thiết phải xây dựng chiến lược đào tạo công nhân để đáp ứng kịp thời trong những năm tới. 

- Cùng với việc đào tạo cần phải có những chính sách ưu tiên đối với ngành hàng do việc thu hút nhiều lao động như nhà ở công nhân, phương tiện đi lại...

Tóm lại, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, chương trình đồng bộ có mục tiêu và giải pháp cụ thể đã được phê duyệt, chúng ta có thể tin tưởng trong thời gian tới ngành công nghiệp sẽ phát huy được vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, tác động mạnh mẽ vào nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế Tỉnh nhà bước vào thế kỷ XXI phát triển một cách vững chắc và toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đề ra.
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